
1. Đặt vấn đề
Khu vực phi chính thức là vấn đề đang ®ưîc quan tâm hiện nay do

những đóng góp của nó cho nền kinh tế. Có nhiều quan niệm khác nhau
vÒ khu vực này nhưng đều có chung ngô ý rằng khu vực phi chính thức
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Tóm tắt: Dựa trên kết quả một số nghiên cứu gần đây, bài viết
điểm lại một vài đặc điểm về việc làm của lao động nữ trong khu
vực phi chính thức, thực trạng sự tham gia còng như những khó
khăn và thách thức mà họ đang phải đối mặt. Chiếm 48% trong
số 11 triệu việc làm tại khu vực phi chính thức và thu hút đông
đảo lao động di cư, bộ phận lao động nữ ở khu vực ®ưîc cho là
đang có xu hưíng “nữ hoá” này hầu hết có xuất phát điểm là lao
động tự do và gặp rất nhiều bất lợi về cơ hội và điều kiện làm
việc, khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội cũng như mạng lưíi an
sinh xã hội. Dưíi góc độ giới, bài viết cho thấy lao động nữ ở khu
vực phi chính thức do có trình độ học vấn tư¬ng đối thấp so với
mặt bằng học vấn của lao động nói chung và thấp hơn so với nam
giới nên họ chủ yếu làm các công việc lao động chân tay và buôn
bán tự do, làm các công việc nhẹ và ít tốn sức lực hơn nam giới
nhưng họ nhận ®ưîc mức lư¬ng thấp hơn và thời gian làm việc
cũng phải kéo dài hơn so với nam giới. 
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bao gồm những cơ sở sản xuất kinh doanh ở quy mô nhỏ, không đăng ký
kinh doanh, không chịu sự điều chỉnh của Luật Lao động, Luật Doanh
nghiệp, Luật Hợp tác xã, không đóng bảo hiểm xã hội và không bao gồm
các hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp vì các đặc điểm của khu vực phi
chính thức rất khác so với hoạt động nông nghiệp về mùa vụ, tổ chức lao
động, mức tạo thu nhập và tính pháp lý…(Viện Nghiên cứu Khoa học
Thống kê, 2010).

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê năm 2010, cả
nưíc có 8,4 triệu hộ sản xuất, kinh doanh phi chính thức. Khu vực phi
chính thức có một tỷ trọng vưît trội về việc làm, là khu vực cung cấp việc
làm lớn thứ hai trong cả nưíc đứng sau nông nghiệp với hơn 11 triệu việc
làm, thu hút gần 24% lực lưîng lao động và đóng góp khoảng 20% vào
GDP của cả nưíc (Razafindrakoto và các tác giả, 2013). 

Xét trên phư¬ng diện chính sách, mặc dù khu vực phi chính thức ở Việt
Nam ®ưîc đánh giá là một bộ phận có quy mô lớn của nền kinh tế, đã tồn
tại trong nhiều năm và ngày càng có nhiều cuộc điều tra, nghiên cứu về
khu vực này, nhưng nó lại ít ®ưîc đề cập đến trong các chính sách liên
quan (Razafindrakoto và các tác giả, 2013; Viện Nghiên cứu Khoa học
Thống kê, 2010; Hồ Đức Hùng và các tác giả, 2012). Nhiều nghiên cứu
chỉ ra rằng khu vực này hầu như không ®ưîc sự quan tâm của chính quyền
địa phư¬ng còng như không ®ưîc hưëng lợi từ các chính sách hỗ trợ tạm
thời trong các gói hỗ trợ kinh tế của Chính phủ (Cling và các tác giả,
2010).

Đặc điểm chung của khu vực phi chính thức là lao động tự do, không
khai báo, không đóng thuế và thiếu sự quan tâm của các cơ quan quản lí
nên thưêng nằm ngoài tầm kiểm soát của những ngưêi làm thống kê. Điều
này dẫn đến tình trạng khó khăn về đo lưêng và thiếu số liệu thống kê
chính xác. Xét trên khía cạnh khoa học, các nghiên cứu về khu vực phi
chính thức chủ yếu dựa vào các cuộc điều tra phạm vi nhỏ, chủ yếu tập
trung vào các đối tưîng là kinh tế hộ gia đình với qui mô nhỏ và các cá
nhân lao động tự do, tự tạo việc làm. Có rất ít các nghiên cứu mang tính
hệ thống đề cập một cách toàn diện về khu vực này từ các nhà nghiên cứu
trong nưíc còng như nưíc ngoài, hoặc nếu có cũng chỉ là một số vấn đề
®ưîc đề cập gián tiếp trong các chủ đề nghiên cứu khác liên quan. Các
nghiên cứu xã hội học chuyên sâu đề cập một cách rõ ràng tới khu vực này
nói chung, đặc biệt là về vấn đề giới nói riêng còn rất thiếu và nhiều vấn
đề hiện còn đang bị bỏ ngỏ (Viện khoa học Thống kê, 2010; Cling và các
tác giả, 2009).

Trong bối cảnh đó, việc có ít các nghiên cứu theo hưíng tiếp cận giới
là điều tất yếu bởi nhiều cuộc điều tra thiếu dữ liệu có phân tách giới về
việc làm, lao động nói chung và đặc biệt là trong khu vực kinh tế phi chính
thức nói riêng. Do đó, cũng dẫn đến tình trạng chung là các nghiên cứu
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thưêng phân tích riêng hai nhóm lao động nam và lao động nữ, chứ không
phân tích trong tư¬ng quan giới. Việc thiếu hụt các số liệu có sự phân tách
giới sẽ không phản ánh ®ưîc đầy đủ vấn đề giới trong việc làm của ngưêi
lao động trong khu vực phi chính thức (Ngô Tuấn Dung, 2005; 2006). 

Với những đóng góp của lao động tại khu vực kinh tế phi chính thức đối
với xã hội và nền kinh tế hiện nay thì việc thừa nhận vị trí, vai trò xã hội
còng như tạo điều kiện cho họ thụ hưëng các dịch vụ công ích của xã hội là
điều không thể phủ nhận (Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê, 2010). Bài
viết sẽ điểm lại một số đặc điểm về việc làm của lao động nữ trong khu vực
phi chính thức, thực trạng sự tham gia còng như những khó khăn và thách
thức mà họ đang phải đối mặt qua một số nghiên cứu gần đây. 

2. Sự tham gia của phụ nữ và nam giới vào thị trưêng lao động việc
làm khu vực kinh tế phi chính thức 

Có thể nói khu vực phi chính thức là khu vực năng động và sự phát triển
khu vực này có ảnh hưëng tích cực đến điều kiện sống của các hộ gia đình
ở Việt Nam thông qua việc tạo việc làm cho ngưêi lao động, giúp cho
những ngưêi nghèo nhất có thể kiếm sống, nhất là ở khu vực thành thị.
Việc làm trong khu vực này ®ưîc nhiều lao động đánh giá là giải pháp tình
thế để thoát khỏi tình trạng thất nghiệp (Razafindrakoto và các tác giả,
2013). Theo ưíc tính, việc làm trong khu vực phi chính thức sẽ tăng đến
27,5% vào năm 2015 (Cling và các tác giả, 2010a). Nguyên nhân chính là
do khả năng hạn chế của khu vực chính thức trong việc thu hút số lao động
mới tham gia thị trưêng và một số lưîng rất lớn ngưêi lao động chuyển
đổi việc làm từ các hoạt động nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Theo kết quả điều tra mức sống hộ gia đình 2008, tỷ lệ lao động nữ
đang làm việc trong khu vực phi chính thức chiếm 70% trong tổng số lao
động, trong đó chỉ có 40% tham gia công việc ®ưîc trả lư¬ng (Tổng cục
Thống kê, 2008). Còn kết quả từ cuộc khảo sát việc làm chính thức cho
biết lao động nữ chiếm 48% trong số 11 triệu việc làm tại khu vực phi
chính thức (Razafindrakoto và các tác giả, 2013). Nghiên cứu của Cling
và cộng sự (2010: 20) còng cho thấy điểm tư¬ng đồng, đó là lao động nữ
tập trung đông ở khu vực phi chính thức thành thị, như thành phố Hồ Chí
Minh chiếm 56% và Hà Nội là 50,3%. So sánh trong khối các doanh
nghiệp, thấy rằng các doanh nghiệp thuộc khu vực phi chính thức chiếm
ưu thế trong thu hót lao động nữ, cụ thể tỷ lệ lao động nữ trong các doanh
nghiệp phi chính thức chiếm tỷ lệ cao nhất (59,3%), doanh nghiệp nhà
nưíc chiếm 42,7% và doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 54,8% (Phạm
Văn Dũng và các tác giả, 2004: 127).

Lao động di cư cũng là nhóm ®ưîc quan tâm trong các nghiên cứu về
khu vực phi chính thức. Nhiều nghiên cứu khẳng định rằng thị trưêng lao
động phi chính thức là khu vực thu hút đông đảo ngưêi di cư, có mối liên



Vũ Thị Cúc 77

hệ giữa kinh tế phi chính thức với nghèo đói và di cư (Maurizio, 2013;
Cling và các tác giả, 2013). 

Kết quả điều tra lao động việc làm 2012 cho thấy trong tổng số 892,3
nghìn ngưêi di cư từ 15 tuổi trở lên tỷ lệ nữ chiếm tới 60,1%. Còng trong
tổng số ngưêi di cư thì tỷ lệ tham gia lực lưîng lao động chiếm đến 81,4%
và có sự chênh lệch đáng kể về giới trong nhóm này với tỷ lệ tư¬ng ứng
là nam 86,4% và nữ 78%. Tại thành phố Hà Nội tỷ lệ tham gia lực lưîng
lao động của nữ di cư cao hơn so với nam giới (Tổng cục Thống kê, 2013:
51).

Thực tế tại Việt Nam hiện nay, thị trưêng việc làm khu vực phi chính
thức là nơi thu hút khá đông lao động di cư tù do và đây là nhóm lao động
có khuôn mẫu giới rất rõ. Rất đông phụ nữ từ nông thôn ra đô thị làm việc
ở khu vực này như giúp việc nhà, làm nghề bán hàng rong, buôn đồng nát,
thợ may, ngưêi giúp việc gia đình… và những ngưêi tự nguyện làm công
cho ngưêi khác mà không ®ưîc ký hợp đồng lao động (Đặng Nguyên Anh,
2009; Nguyễn Thanh Tâm và các tác giả, 2009). Theo tính toán của
Nguyễn Hữu Chí (2013) dựa vào nguồn dữ liệu của Điều tra Di cư Việt
Nam do Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2004 về quá trình di cư nông
thôn thành thị ở vùng Đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ ngưêi di cư từ nông
thôn ra thành thị làm việc ở khu vực phi chính thức chiếm tới 66% trong
tổng số lao động ở khu vực phi chính thức. Trong đó tỉ lệ nữ trong số
những ngưêi di cư này tư¬ng đối cao và họ tham gia chủ yếu vào việc làm
phi chính thức (Dẫn theo Nguyễn Hữu Chí, 2013: 116). Tuy nhiên, trong
nghiên cứu này tác giả cũng không ®ưa ra ®ưîc số liệu cụ thể về tỷ lệ nữ
tham gia mà chỉ nêu ra nhận xét một cách chung như vậy, điều này cũng
phần nào thể hiện sự mờ nhạt về giới trong các nghiên cứu về lao động khu
vực phi chính thức. 

Trình độ học vấn của lao động nữ khu vực phi chính thức tư¬ng đối
thấp so với mặt bằng học vấn của lao động nói chung và thấp hơn so với
nam giới. Theo tính toán của Cling và cộng sư (2010), tỉ lệ lao động nữ có
trình độ văn hóa từ lớp 12 trở lên chiếm 15,7%. Nghiên cứu của Phạm Văn
Dũng và cộng sự (2004: 126) cũng khẳng định rằng trình độ văn hóa và
chuyên môn nghiệp vụ của lao động khu vực phi chính thức còn thấp, một
mặt phản ánh trình độ công nghệ và trang thiết bị sản xuất tại các cơ sở
này rất đơn giản đồng thời cũng cho thấy thực tế là khu vực kinh tế phi
chính thức chủ yếu thu hót lao động ít ®ưîc đào tạo, lao động yếu thế trên
thị trưêng lao động. Trình độ văn hóa của lao động nữ thấp hơn so với lao
động nam ở cả hai nhóm lao động tự do và lao động làm thuê ®ưîc trả
công. Về nhóm di cư ở khu vực này, mặt bằng học vấn của lao động nhìn
chung còn thấp, tập trung nhiều nhất ở trình độ trung học cơ sở đối với cả
hai nhóm nam (49,8%) và nữ (56,6%), phụ nữ có trình độ học vấn trung
bình thấp hơn nam giới (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2010). 
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Cho đến nay vÉn chưa có ®ưîc một sự thống nhất giữa các kết quả
nghiên cứu về tỉ lệ nữ giới tham gia lực lưîng lao động khu vực phi chính
thức xuất phát từ việc quan niệm cũng như cách hiểu khác nhau vÒ khu
vực kinh tế phi chính thức cũng như việc làm phi chính thức của các nhà
nghiên cứu. Tuy nhiên hầu hết các nghiên cứu đều có chung nhận định
rằng sự tập trung đông đảo của nữ giới ở khu vực kinh tế phi chính thức
đã hình thành xu hưíng “nữ hoá” lao động ở khu vực này (Viện Nghiên
cứu Khoa học thống kê, 2010). 

3. Khác biệt giới trong nghề nghiệp và thu nhập của lao động tại khu
vực phi chính thức

Các nghiên cứu về lao động tại khu vực phi chính thức đều cùng quan
điểm cho rằng điều kiện làm việc không ®ưîc đảm bảo vẫn là một đặc
điểm cơ bản của khu vực này. Một nghiên cứu về khu vực kinh tế phi chính
thức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dựa trên số liệu của hai cuộc
điều tra Lao động việc làm năm 2007 và năm 2009 cho rằng tỷ lệ ngưêi
lao động làm việc không ®ưîc ký hợp đồng gần như không có sự thay đổi
qua các năm (tỷ lệ tư¬ng ứng là 61% năm 2007 và 62% năm 2009) (Cling
và các tác giả, 2010a). Mặc dù vậy, khu vực phi chính thức vẫn là khu vực
có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết việc làm và thu nhập cho
các đối tưîng yếu thế hơn trong nền kinh tế, đặc biệt đối với lao động nữ.

Xét theo tính chất công việc thấy rằng có sự khác biệt giới trong các cơ
hội nghề nghiệp cũng như điều kiện làm việc của ngưêi lao động. Lao
động nam có xu hưíng làm việc trong các ngành như xây dựng, xe ôm,
đạp xích lô, cửu vạn... còn lao động nữ lại chiếm ưu thế trong nhóm lao
động yếu thế là lao động tự làm và lao động gia đình. Đây là hai nhóm
công việc không ổn định và gần như không ®ưîc hưëng một loại hình bảo
hiểm xã hội nào. Kết quả điều tra lao động việc làm 2012 cho thấy trong
toàn bộ nền kinh tế tỷ trọng lao động tự làm và lao động gia đình chiếm
tới 62,6%, cao gần gấp đôi so với tỷ trọng ngưêi làm công ăn lư¬ng. Tỷ
trọng lao động tự làm và lao động gia đình của nữ cao hơn nam là 12,8
điểm phần trăm (Tổng cục Thống kê, 2013). 

Theo kết quả điều tra Lao động việc làm năm 2012, cơ cấu lao việc làm
ở khu vực phi chính thức gồm 3 loại hình công việc chủ yếu là chủ cơ sở,
tự làm và lao động gia đình. Trong nhóm lao động tự làm và lao động gia
đình, tỷ trọng nữ giới chiếm 69,1% trong tổng số ngưêi có việc làm và tỷ
lệ này cao hơn nam giới (56,3%). Tỷ trọng nữ giới tham gia nhóm lao
động tự làm và lao động gia đình cao hơn nam giới ở cả hai khu vực nông
thôn và thành thị (Tổng cục Thống kê, 2013).

Các nghiên cứu khác cũng cho thấy sự khác biệt giới về cơ cấu nghề
nghiệp của lao động theo hưíng lao động nữ tập trung ở các công việc kỹ
thuật thấp, có mức lư¬ng thấp như buôn bán, may mặc, dịch vụ, chế biến
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nhá lư¬ng thực, thực phẩm… Nam giới lại chiếm tỉ trọng lớn trong các
ngành cơ khí chế tạo, xây dựng và giao thông, đánh bắt thủy sản và khai
thác mỏ, dịch vụ nông nghiệp... (Phạm Văn Dũng và các tác giả, 2011: 90-
91). Xét về tính chất công việc thì nữ giới thưêng là đối tưîng chịu sự kém
an toàn hơn so với nam giới cùng nghề, ngoài ra nữ giới cũng ít ngưêi có
địa điểm sản xuất kinh doanh cố định hơn nam giới nên họ chủ yếu thực
hiện công việc kinh doanh bên ngoài nhà mình, đây cũng là một trong
những thực tế lý giải vì sao họ lại chịu nhiều rủi ro hơn nam giới (Cling và
các tác giả, 2010: 21).

Đối với nhóm lao động di cư, các nghiên cứu đều cùng chung quan
điểm rằng có khác biệt rõ rệt trong cơ cấu nghề nghiệp theo hưíng lao
động nữ tập trung đông đảo ở nhóm nghề lao động giản đơn hay tự kinh
doanh như đồng nát, bán hàng rong, nhặt rác..., nam giới thưêng tập trung
ở các công việc làm thuê tự do như bốc vác, cửu vạn, thợ điện…. Kết quả
nghiên cứu gần đây của Nguyễn Thị Thanh Tâm và cộng sự (2012) về
chiến lưîc và cách thức tổ chức cuộc sống trong gia đình có vî/chång di
cư lao động tự do cho thấy phần lớn những ngưêi phụ nữ di cư làm công
việc giúp việc gia đình (41%), bốc vác ở các chợ đầu mối hoặc làm thuê
tự do (32,8%) và buôn bán hàng rong (29,5%). Lao động nam chủ yếu lựa
chọn làm thuê tự do (91,6%), chỉ có một tỉ lệ rất ít nam giới làm giúp việc
gia đình (0,4%), nhưng công việc giúp việc của họ không phải là nội trợ
mà là làm thuê cho nhà hàng của ngưêi chủ (Nguyễn Thị Thanh Tâm và
các tác giả, 2012, 2009; Trần Nguyệt Minh Thu, 2012). 

Khi xem xét lao động di cư từ nông thôn ra thành thị, Phạm Văn Dòng
và cộng sự (2004) nhận thấy khi vào thành phố lao động nam dễ tìm việc
và thời gian tìm việc ngắn hơn lao động nữ, nhưng ngưîc lại số phụ nữ
phải đứng chờ việc làm trên các vỉa hè, ®ưêng phố lại ít hơn nam giới.
Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Tâm và cộng sự (2009) cũng khẳng
định phần lớn ngưêi di cư tù do đến Hà Nội có việc làm ngay mà không
phải chờ đợi (76,4%). Tỉ lệ phụ nữ có việc làm ngay trong ngày đến là
84,5%, cao hơn hơn nam giới khá nhiều (66,8%), tỉ lệ phụ nữ di cư phải
chê một vài ngày đến một tuần mới tìm ®ưîc việc là 10,5% trong khi tỉ lệ
ở nam là 24,1%, tỉ lệ nữ di cư phải chờ 1 tháng mới tìm ®ưîc việc chỉ có
1,6% và nam 6,0% (Nguyễn Thị Thanh Tâm và các tác giả, 2009). 

Về thời gian làm việc trung bình mỗi ngày các kết quả nghiên cứu cũng
cho thấy rằng lao động nữ di cư có thời gian lao động kiếm tiền cao hơn
nam giới. Trần Nguyệt Minh Thu phân tích khảo sát của Tổng cục Thống
kê với 600 lao động di cư tại ba quận nội thành Hà Nội là quận Hoàng
Mai, Đống Đa và Ba Đình cho thấy nữ có thời gian làm việc trung bình
mỗi ngày cao hơn so với nam giới nhưng không khác biệt nhiều, cụ thể là
thời gian làm việc trung bình mỗi ngày của nữ là 9,38 giờ và của nam giới
là 9,28 giờ. Tỉ lệ nữ lao động làm việc trên 8 tiếng mỗi ngày chiếm 64,6%
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trong khi nam chỉ chiếm 52,5% cho thấy nữ giới có thời gian lao động
kiếm tiền nhiều hơn nam (Trần Nguyệt Minh Thu, 2012). Kết quả phân
tích của Nguyễn Đức Tuyến (2010) cũng cho thấy thời gian làm việc của
lao động nữ di cư cao hơn so với lao động nam di cư, tuy nhiên sự chênh
lệch không đáng kể (nữ làm việc trung bình 26,03 ngày/tháng, nam giới
làm việc trung bình 25,64 ngµy/th¸ng (Nguyễn Đức Tuyến, 2010: 66). Như
vậy, nhìn chung lao động nữ tại khu vực phi chính thức thưêng làm các
công việc nhẹ, tốn ít sức lực hơn so với nam giới, nhưng thời gian làm việc
lại nhiều hơn nam và thậm chí họ làm nhiều công việc trong cùng một
khoảng thời gian hơn so với lao động nam. Thu nhập trung bình của cả nam
và nữ ở khu vực phi chính thức đều thấp hơn khu vực chính thức trong khi
khoảng cách thu nhập theo giới ở khu vực phi chính thức lại lớn hơn so với
khu vực chính thức. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm (2011: 58)
còng như tính toán của nhóm tác giả Cling và cộng sự (2010: 19), thu nhập
bình quân của lao động tại khu vực phi chính thức là 1,1 triệu đồng/ tháng,
dưêng như là thấp nhất trong các khu vực kinh tế, chỉ cao hơn so với thu
nhập của khu vực nông nghiệp. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (2011:
64) cũng khẳng định, những lao động ®ưîc trả công thấp chủ yếu là lao
động thuộc khu vực phi chính thức những ngưêi ít hoặc không ®ưîc tiếp
cận các lợi ích an sinh xã hội chính thức.

Theo kết quả điều tra Lao động việc làm năm 2012, trong ba khu vực
chính của nền kinh tế là “nhà nưíc”, “ngoài nhà nưíc” và “vốn đầu tư
nưíc ngoài” thì khu vực “ngoài nhà nưíc” có tiền lư¬ng bình quân thấp
nhất (khoảng 3,3 triệu đồng/tháng). Một phân tích dựa trên điều tra lao
động việc làm 2009 cho thấy, xét theo từng khu vực riêng thì mặt bằng thu
nhập của ngưêi lao động thuộc khu vực phi chính thức cũng có sự khác
nhau. Cụ thể ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh,
thu nhập bình quân hàng tháng của ngưêi lao động khu vực phi chính thức
tại Hà Nội là 3,6 triệu đồng trong khi mức thu nhập trung vị là 1,9 triệu
đồng, còn thành phố Hồ Chí Minh các mức thu nhập tư¬ng ứng là 2,7 triệu
đồng và mức trung vị là 2 triệu đồng (Nguyễn Thị Thu Huyền và các tác
giả, 2010). 

So sánh thu nhập của lao động di cư thì thấy thu nhập của nữ cũng thấp
hơn nam giới là do nữ giới bị hạn chế về sức khỏe nên họ thưêng làm
những công việc nhẹ nhàng hơn nam giới và ®ưîc trả công thấp hơn.
Nhưng cũng phải thấy rằng phụ nữ di cư không phải chỉ làm một công việc
mà nhiều ngưêi còn tranh thủ làm thêm các công việc khác ngoài công
việc chính nên tổng thu nhập của họ cũng không phải ở mức quá thấp
(Phạm Văn Dũng và các tác giả, 2004: 164). Nghiên cứu của Trần Nguyệt
Minh Thu (2012) cũng khẳng định lao động nữ thưêng có xu thế làm
nhiều việc để cải thiện thu nhập, nhiều lao động nữ di cư làm nhiều công
việc khác nhau trong ngày. Ví dụ sáng buôn bán đồng nát, buổi trưa đi nÊu
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cơm văn phòng, chiều và tối dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, kết quả nghiên
cứu về ngưêi di cư tù do từ nông thôn vào các thành phố và các vùng phụ
cận do Viện Gia đình và Giới chủ trì thực hiện trong hai năm 2008 và
2009, với số lưîng ngưêi phỏng vấn là 700 ngưêi di cư đang làm việc tại
các quận nội thành Hà Nội lại cho thấy, tỉ lệ nữ lao động di cư làm thêm
việc phụ thấp hơn so với nam giới (10,3% nữ giới so với 11,8% nam giới).
Kết quả nghiên cứu này cũng chỉ rõ thu nhập trung bình theo tháng của
lao động nữ di cư chỉ bằng 72% thu nhập của lao động nam (cụ thể của
nữ là 1.410.000 đồng và của nam là 1.958.000 đồng) (Nguyễn Đức Tuyến,
2010: 65). 

Hiện còn tồn tại sự khác biệt giới về thu nhập của lao động tại khu vực
phi chính thức. Kết quả đánh giá của Ngân hàng Thế giới cho thấy nam
giới có thu nhập cao hơn nữ giới gần 50% trong các doanh nghiệp hộ gia
đình mặc dù không có khác biệt lớn về giờ làm việc, trình độ học vấn cũng
như thâm niên nghề nghiệp (Ngân hàng Thế giới, 2011: 66). 

So sánh giữa hai khu vực chính thức và phi chính thức thấy rằng nếu
xác suất để trở thành công nhân ®ưîc hưëng lư¬ng của nữ giới và nam giới
trong khu vực kinh tế chính thức là không khác biệt, thì trong khu vực phi
chính thức nữ giới kém hơn so với nam giới hai phần ba lần cơ hội để có
®ưîc nghề có lư¬ng. Thu nhập của phụ nữ thưêng thấp hơn so với nam
giới tới 30% cho dù giống nhau về thời gian còng như tính chất công việc
(Viện Khoa học Thống kê, 2010).

Nhìn nhận chung dưíi góc độ giới, thấy rằng lao động nữ ở khu vực phi
chính thức do xuất phát điểm của họ hầu hết là lao động tự do không có
bằng cấp nên họ chủ yếu làm các công việc lao động chân tay và buôn bán
tù do, làm các công việc nhẹ và ít tốn sức lực hơn nam giới. Họ nhận ®ưîc
mức lư¬ng thấp hơn và thời gian làm việc cũng phải kéo dài hơn so với
nam giới. 

Kết quả nhiều nghiên cứu đều cho thấy lao động nữ khu vực phi chính
thức hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc làm, họ thưêng
xuyên đứng trưíc nguy cơ mất việc và phải chịu sức ép cao hơn rất nhiều
so với lao động nữ trong khu vực Nhà nưíc. Thậm chí để có ®ưîc công
việc họ phải chấp nhận mức tiền lư¬ng thấp với điều kiện làm việc tồi tàn,
thời gian làm việc tăng, thời gian nghỉ ngơi bị cắt, không có phư¬ng tiện
bảo hộ lao động… Đây cũng chính là thực trạng chung của những lao
động nữ có trình độ chuyên môn thấp, bị dôi dư từ khu vực chính thức
(Viện Khoa học Lao động và xã hội, 2005; Viện Nghiên cứu Khoa học
Thống kê, 2010). Các nghiên cứu về lao động tại khu vực phi chính thức
đều thống nhất với nhau ở quan điểm cho rằng điều kiện làm việc không
®ưîc đảm bảo vẫn là một đặc điểm cơ bản của khu vực này.
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3. Kết luận

Khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam trong những năm gần đây
cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ về qui mô trên phư¬ng diện việc làm, đây
cũng chính là một trong những nhân tố góp phần gây dựng nên sức sống
bền bỉ của thị trưêng Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Theo
dự báo, khu vực kinh tế này rất có thể sẽ tiếp tục thu hót ngưêi lao động
không tìm ®ưîc việc làm trong khu vực chính thức, bởi khủng hoảng tài
chính toàn cầu. Chính vì vậy, việc phát huy thế mạnh của khu vực kinh tế
này để đóng góp vào phát triển kinh tế đất nưíc là điều hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, hiện nay khu vực kinh tế phi chính thức còn tồn tại rất nhiều
bất lợi cho ngưêi lao động, đặc biệt là lao động nữ về cơ hội và điều kiện
làm việc, khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội cũng như mạng lưíi an sinh
xã hội do không ®ưîc chú trọng trong các chính sách kinh tế của nhà nưíc
cho khu vực kinh tế này. Vì vậy, rất cần tạo chính sách bình đẳng cho lao
động ở khu vực phi chính thức để giải quyết ®ưîc yêu cầu về việc làm
còng như bảo đảm quyền lợi, cuộc sống của ngưêi lao động, áp dụng các
chính sách phù hợp dành riêng cho khu vực này để rút ngắn khoảng cách
bất bình đẳng về lao động việc làm giữa hai khu vực kinh tế chính thức và
phi chính thức như hiện nay.n
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